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Đặc điểm bệnh nhân bilirubin trong máu cao phải thay máu  
tại bệnh viện Nhi trung ương Hà Nội- Việt Nam 

  
Khu Thị Khánh Dung, Lê Lộc và cs 

 
Đặt vấn đề 
Trường hợp thay máu do tăng bilirubin trong máu 

cao khá hiếm gặp ở các nước phát triển do có sẵn 
điều kiện thử bilirubin, chiếu đèn và khả năng phát 
hiện vàng da ở trẻ sơ sinh để điều trị bằng biện pháp 
chiếu đèn. Tuy nhiên, ở nhiều nước đang phát triển, 
như Việt Nam, hiện tượng vàng da ở trẻ sơ sinh vẫn 
đang là một vấn đề lớn và ngày càng được quan tâm 
chú ý hơn.  

Năm 2007 và 2008, bệnh viện Nhi Trung Ương ở 
Hà Nội đã lần lượt tiến hành 270 và 169 ca thay máu 
cho các trường hợp tăng bilirubin trong máu cao. 
Trong hai nghiên cứu nội bộ tại bệnh viện Nhi từ năm 
2001-2002 và 2003-2005, 28,2% (145/513) và 21,2% 
(132/615) trẻ nhập viện do vàng da đã phải tiếp nhận 
điều trị thay máu. Trong nghiên cứu năm 2001-2002, 
4 ca tử vong và 25% bệnh nhi sống sót bị mắc chứng 
Denver trong tháng thứ 9. Tuy nhiên, cho đến nay, 
theo PubMedsearch, vẫn chưa có một số liệu chính 
xác nào về tình hình vàng da ở trẻ sơ sinh ở Việt Nam 
được phát hành trên thế giới. 

Là bệnh viện tuyến cuối lớn nhất tại miền Bắc Việt 
Nam, Bệnh viện Nhi Trung Ương phục vụ tại khu vực 
với dân số hơn 31 triệu người. Được xây dựng với 60 
giường chăm sóc sơ sinh đặc biệt, khoa sơ sinh của 
bệnh viện luôn trong phải hoạt động trong tình trạng 
quá tải gấp 3 lần, với lượng bệnh nhân trung bình mỗi 
ngày là 160 bệnh nhân. Tất cả các trường hợp nhập 
viện đều là trẻ sơ sinh, không có khoa sản tại bệnh 
viện Nhi. Với tỷ lệ các ca cần thay máu cao, cùng với 
các biến chứng trẻ có thể gặp phải đã đặt gia đình và 
bệnh viện luôn trong tình trạng căng thẳng. Hiện vẫn 
chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về nguyên nhân 
của tình trạng nói trên.  

Mục đích nghiên cứu: 
Mô tả các đặc điểm của trẻ sơ sinh nhập viện Nhi 

Trung Ương phải thay máu vì tăng bilirubin cao trong 
máu.  

Giả thuyết : Chúng tôi đưa giả thuyết là đặc điểm 
chung của những trẻ tiếp nhận thay máu bao gồm: đẻ 
non, gia đình phát hiện vàng da muộn, đưa đến bệnh 
viện muộn, không có nhiều điều kiện tiếp cận với 
chăm sóc y tế, là dân ở tỉnh xa, chỉ bú mẹ, chậm 
chuyển tới chăm sóc ở bệnh viện tuyến dưới.  

Phương pháp nghiên cứu 
Chuỗi ca bệnh ( case series study) 
Đối tượng nghiên cứu: trẻ sơ sinh < 2 tuần tuổi 

được nhập viện từ 15/10-18/10 và 23/10-4/11/2008; 
và từ 6/4-17/4/2009 có chỉ định thay máu do tăng 
bilirubin cao trong máu. Các trường hợp này đều có 

sự đồng ý của gia đình, dựa vào hồ sơ bệnh án khi 
nhập viện và tiếp xúc hàng ngày với các y bác sỹ. 

Cách tiến hành: phỏng vấn gia đình bệnh nhân khi 
bệnh nhi nhập viện để thu thập thông tin kinh tế xã 
hội và tiền sử bệnh.  

Thông tin phỏng vấn bao gồm: nơi cư trú, nghề 
nghiệp, học vấn, dân tộc, nơi sinh, thời gian và 
phương thức sinh, giới tính của trẻ, tuổi thai, các biến 
chứng trong quá trình mang thai và khi sinh, cân nặng 
lúc đẻ, cách cho ăn, kiến thức về vàng da, tiền sử gia 
đình về vàng da, tiền sử lâm sàng trước khi chuyển 
viện. Các biểu hiện LS, XN lúc nhập viện và những xử 
trí trước khi đến bệnh viện Nhi Trung Ương 

Kết quả 
Trong thời gian nghiên cứu có 20 bệnh nhân được 

đưa vào nghiên cứu. Những số liệu này là nhất quán 
với số lượng ca thay máu trung bình hàng tháng, so 
với 2 năm trước đó.  

Bảng 1: Đặc điểm kinh tế xã hội gia đình 
Đặc điểm % (N) 
Nơi cư trú  

Ngoài Hà Nội 80% (16) 
Hà Nội 20% (20) 
Dân tộc  

Kinh 85% (17) 
Mường 10% (2) 

Kinh/Dao 5% (1) 
 
Trình độ văn hoá cao nhất % (N) 

Lớp 9 35% (7) 
Lớp 10-12 45% (9) 
Đại học 20% (4) 

Nghề nghiệp của bố mẹ  
Nông dân/lao động đơn giản 55% (11) 

Lao động lành nghề/ Buôn bán 20% (4) 
Có chuyên môn/ Quản lý 20% (4) 

Sinh viên 5% (1) 
 
Việc đa số, 80%, đến từ các vùng lân cận bên 

ngoài Hà Nội, ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam phản 
ánh tình trạng chuyển viện tới bệnh viện tuyến ba. 
Trình độ văn hoá cao nhất của bố mẹ cho biết trình 
độ học vấn của họ. 2/3 trong số đó ít nhất đã tốt 
nghiệp Trung học. Mỗi hộ gia đình đều có một người 
biết chữ và đã học xong ít nhất là lớp 9, phản ánh tỷ 
lệ biết đọc biết viết cao ở Việt Nam (95%). Nghề 
nghiệp của bố mẹ, một chỉ số gián tiếp về tình trạng 
kinh tế xã hội, cho thấy đại bộ phận các gia đình 
thuộc là tầng lớp thấp, nông dân và người lao động 
đơn giản chiếm 55%. 
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Đa số các gia đình là người Kinh(Việt) (85%); 5% 
(n=1) là pha trộn giữa dân tộc Kinh (bố) & Dao (mẹ) 
(Trường hợp #6) , và 10% (n=2) là dân tộc Mường 
(Trường hợp #8 & #14). Việt Nam, với dân số 86 
người (2009), có 54 dân tộc. Trong đó người Kinh 
chiếm đa số, phần lớn là sống ở vùng đất thấp và 
thành phố, chiếm 86% dân số cả nước. Dân tộc 
Mường, đứng thứ ba, chiếm 1,5% và dân tộc Dao 
chiếm 0,55%. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, đa 
phần người dân các dân tộc Mường và Dao sống ở 
những vùng miền núi xa xôi, hẻo lánh, nơi thiếu thốn 
rất nhiều về kinh tế và xã hội. Một nghiên cứu về sự 
phổ biến của bệnh thiếu G6PD trong các dân tộc 
thiểu số sống ở miền Bắc Việt Nam cho thấy 34.3% 
(95% CI 28.0-48.8) dân tộc Mường, 10% dân tộc Dao 
(95% CI 5.2-14.2), 19% dân tộc Thái (95% CI 16.1-
22.5), và 22.6% (95% CI 14.6-30.6) nam sinh trường 
Tho bị thiếu G6PD. Tuy nhiên, tình trạng thiếu G6PD 
gần như không có ở dân tộc Kinh (0.5%, 95% CI 0-
1.5) và dân tộc Mông (Hmong) (0.3%, 95% CI 0-
1.0%). Trong một nghiên cứu năm 2003-2005 ở bệnh 
viện Nhi Trung Ương, 8% (41/492) trẻ sơ sinh nhập 
viện do xét nghiệm dương tính với thiếu G6PD, mặc 
dù nghiên cứu này không đề cập tới mối liên quan 
giữa vấn đề sắc tộc với tình trạng thiếu G6PD. Tuy 
nhiên không bệnh nhân nào trong nghiên cứu của 
chúng tôi được làm xét nghiệm xem có thiếu G6PD 
không.  

Bảng 2. Đặc điểm chung của trẻ sơ sinh, bệnh 
viện sinh và phương tiện vận chuyển 

 
Đặc điểm % (N) 

Nam 55% (11) 
Mổ đẻ 15% (3) 

Cân nặng khi sinh <2500 grams 35% (7) 
Đẻ non <37 tuần thai 40% (8) 

Chỉ bú mẹ trong 3 ngày đầu 20% (4) 
Chưa về nhà sau khi nhập viện sinh 70% (14) 

 
Nơi sinh % (N) 

Viện Phụ sản Hà Nội 20% (4) 
Bệnh viện tỉnh 30% (6) 

Bệnh viện huyện 35% (7) 
Trung tâm y tế công cộng 15% (3) 
Phương tiện vận chuyển % (N) 

Xe cứu thương 70% (14) 
Xe ô tô 30% (6) 
Xe máy 0% (0) 

 
Bảng 2 tóm tắt lại các đặc điểm chung của trẻ sơ 

sinh, nơi sinh, và phương tiện vận chuyển. Số bệnh 
nhi nam nhiều hơn nữ. Đẻ mổ (15%) hơi nhiều hơn đẻ 
thường 10%.  

Tỷ lệ bú mẹ trong 3 ngày đầu thấp, chỉ có 20%. Lý 
do chính là do thói quen cho trẻ ăn thêm ngoài trong 
mấy ngày đầu sau khi sinh. Ngoài ra còn những lí do 

khác như: mẹ ở nhà và con phải đi viện và một số trẻ 
bị suy hô hấp nên chưa thể cho bú. Với tỷ lệ bú mẹ 
thấp như vậy, việc trẻ bị vàng da liên quan tới việc bú 
mẹ khó có thể là nhân tố góp phần làm tăng bilirubin 
trong nghiên cứu của chúng tôi. 

Việc gia đình đưa bệnh nhân đến thẳng bệnh 
tuyến cao nhất cho thấy cần phải giáo dục kiến thức 
về vàng da sơ sinh ở các tuyến, bệnh viện và trung 
tâm y tế cho các gia đình. 

Đa số các bậc cha mẹ (70%) chuyển viện bằng xe 
cứu thương, còn lại là bằng ô tô riêng. Không có ai 
chuyển viện bằng xe máy, phương tiện giao thông 
phổ biến ở Việt Nam. So với các năm trước, khi mà 
rất nhiều trẻ bị hạ nhiệt do được đưa đến viện bằng 
xe máy, thì đây quả là một bước tiến đáng kể. Tuy 
nhiên, cần phải tiếp tục cải thiện tình trạng trên vì xe 
cứu thương hiện vẫn chưa được trang bị đầy đủ và 
nhân viên y tế theo xe vẫn chưa được đào tạo để xử 
lý các bệnh nhi bị bệnh nặng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 1. Tỷ lệ trẻ thay máu tính theo tuần thai 
 
Số lượng trẻ cân nặng thấp (<2,500 grams) và trẻ 

đẻ non (<37 tuần thai) vào viện nhiều hơn rất nhiều 
so với các trẻ đẻ thường. Hơn 1/3 (35%) trong số đó 
là cân nặng thấp và 40% là đẻ non. Tại Mỹ, vào thập 
kỷ 90, trẻ cuối non ra viện sớm và tái khám muộn có 
liên quan tới việc bị vàng nhân não. Do thói quen và 
tập tục ra viện sớm và không tái khám đều đặn ở Việt 
Nam, nhiều trẻ cuối non đã phải thay máu. Tuy nhiên 
30% (n=6) số trẻ ra viện về nhà và quay trở lại viện 
đều sinh đủ tháng (Hình 1). Trẻ cuối non (34-36 6/7 
tuần thai) chỉ chiếm 20% (n=4), và không có ai từ viện 
sản về nhà trước khi chuyển tới viện Nhi. Trẻ đẻ non 
<34 tuần chiếm thêm 20% (n=4), trong khi trẻ đủ 
tháng (37 tuần) chiếm 60% (n=12) tổng số bệnh nhi 
phải thay máu. Tỷ lệ trẻ thay máu theo tuần thai phản 
ánh nhiều nguyên nhân gây bệnh hơn giả thuyết ban 
đầu của chúng tôi. 
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Bảng 3. Tình trạng lâm sàng của trẻ về nhà và quay lại viện vì tăng bilirubin cao trong máu: 

Trường hợp 
# 

Tuổi 
thai 

(tuần) 

Cân nặng 
khi sinh 

(gm) 

Tuổi 
lúc 
D/C 
(giờ) 

Triệu 
chứng 

Tuổi lúc đi 
khám lần đầu 

tiên (giờ) 

Chiếu 
đèn 

trước 
khi 

chuyển 
tới viện 

Nhi 

Thời 
gian 
từ lúc 

đi 
khám 

tới 
khi 

nhập 
viện 
Nhi 
(giờ) 

Tuổi lúc nhập 
viện 
(giờ) 

Tuổi lúc thay 
máu 
(giờ) 

Chỉ số TSB 
lúc chuyển 

viện 
(mg/dl) 

Chỉ số TSB 
lúc nhập viện 

Nhi 
(mg/dl) 

Số ngày 
nằm viện Kết quả 

 
 

Dân 
tộc 

Các yếu tố 
nguy cơ lâm 

sàng 

4 37 2900 7 Ăn kém, 
sốt, co giật 

72-96 Có >48 154 189 29.9 23.4 4 Về nhà để 
chết 

 
Kinh 

ăn kém/sụt 
cân/nghi ngờ 

có nhiễm 
trùng 

6 37 2900 24 

Ăn kém, 
ngủ lịm, 

sốt, trương 
lực cơ, hô 
hấp kém 

54 Không 5 59 74 26.6 21.6 13 Sống 

Dao 
(mẹ) / 
Kinh 
(bố) 

Nhiễm trùng, 
sụt cân 

14 38 2700 15 Ăn kém, 
ngủ lịm 

110 Không 11 121 128 Không 38.9 11 Sống  
Mường 

Bất đồng 
nhóm máu 

8 39 3000 12 
Ăn kém, 
ngủ lịm, 

sốt, co giật 
154 Không 19 173 186 44.5 39.6 15 Sống Mường Viêm phổi 

1 39 3200 78 
Ăn kém, 
ngủ lịm 208 Không 0 208 232 Không 32.5 8 

Sống 
nhưng ̈ n 
kém lúc ra 

viện 

 
Kinh Bướu máu 

20 40 3300 37 Ăn kém 48-72 Không >37 109 126 31.6 30.7 8 Sống Kinh 

Nhiễm trùng, 
anh chị em 
từng phải 
thay máu 

Mean 
±SD 

38 ± 1.2 
 

3000 ± 
219 

29 ± 
26 

    137 ± 52 156 ± 57 (nếu có) 
33 ± 8 

31 ± 8 10 ± 4    

 
 

Bảng 3 tóm tắt các tình trạng lâm sàng của 6 trẻ sơ 
sinh về nhà và quay lại nhập viện. Tất cả đều đủ tháng 
và đủ số tuần thai. Thời gian ra viện là 29 (±26) giờ sau 
khi sinh. Trẻ được đưa t i̧ khám muộn với đầy đủ các 
triệu chứng của bệnh não cấp tính do bilirubin và 50% 
trong số đó bị co giật hoặc trương lực cơ, các triệu 
chứng thần kinh nặng của bệnh vàng nhân não. Tuổi 
trung bình khi nhập viện Nhi là 137 (± 52) giờ tuổi. Việc 
người nhà đưa trẻ ra viện sớm và đến khám muộn còn 
rất phổ biến và đặc trưng. Trẻ bị bệnh nặng lên do 
không được chiếu đèn ở bệnh viện tuyến dưới và thời 
gian kéo dài giữa lúc chẩn bệnh và nhập viện Nhi.  

Nguyên nhân của việc chậm đưa trẻ đi khám có 
rất nhiều yếu tố tác động. Việc đưa trẻ sơ sinh đi 
khám thường xuyên là không phổ biến và các gia đình 
chỉ tìm đến hỗ trợ y tế khi trẻ có biểu hiện các triệu 
chứng ốm. Các gia đình hoặc là không có hiểu biết về 
vàng da (Trường hợp #6,8), hoặc là không biết tác hại 
của nó (Trường hợp #1, 4, 14). Trong trường hợp #4, 
gia đình ban đầu còn từ chối nhập viện bởi vì họ nghĩ 
rằng con mình chỉ bị vàng da sinh lý, mặc dù bác sỹ 
đã khuyên nên cho trẻ nhập viện để chiếu đèn. Sau 
đó trẻ này đã được nhập viện với TSB là 29.9 mg/dl 
và cuối cùng đã tử vong. 

Đa số các gia đình bệnh nhân không hiểu gì về 
bệnh vàng da, hoặc là cách theo dõi sự tiến triển 
của bệnh. Bản thân một số trung tâm y tế cũng 
không quan tâm tới vàng da bệnh lý. Trong trường 
hợp #8, bà mẹ hỏi ý kiến của một y tá của trung tâm 
y tế cộng đồng và được thông báo là trẻ chỉ bị vàng 
da sinh lý, mà không đo chỉ số TSB cho trẻ. 2 ngày 

sau trẻ được chuyển đến bệnh viện tỉnh với chỉ số 
TSB lên tới 44.5 mg/dl.  

Các quan niệm truyền thống và tập tục văn hoá 
đôi khi khiến nhiều gia đình chậm tìm đến hỗ trợ y tế. 
Trong trường hợp #20, mặc dù đứa con trước đã phải 
thay máu vì tăng bilirubin cao trong máu và bà mẹ lo 
lắng thấy con mình bị vàng da 2 ngày sau khi sinh 
nhưng người già trong gia đình lại cho rằng nguyên 
nhân vàng da là do “lanh” (mụn màu trắng ở họng). 
Theo mô tả của họ thì “lanh” là một dạng nấm họng. 
Họ tin rằng bóc hết phần “lanh” đi trẻ sẽ hết vàng da. 
Vào ngày thứ 3 sau khi sinh, gia đình đưa trẻ đến 
bệnh viện huyện bởi vì trẻ bú kém và ngủ lịm. Bác sỹ 
khuyên gia đình nên chuyển trẻ lên bệnh viện tỉnh để 
chữa trị nhưng họ đã từ chối. Khi họ đưa trẻ lên bệnh 
viện tỉnh ngày hôm sau thì chỉ số TSB của trẻ đã lên 
tới 31.6 mg/dl.  

50% có gốc là dân tộc thiểu số. Trước đó chúng 
tôi đã đưa ra khả năng về mối liên hệ giữa việc thiếu 
G6PD và thiếu máu tán huyết là nguyên nhân. Hơn 
nữa, các gia đình ở vùng xa xôi, hẻo lánh thường 
chậm đưa con đến bệnh viện. Cả hai trường hợp trẻ 
dân tộc Mường (Trường hợp #8, 14) đều sống ở một 
huyện miền núi (Hòa Bình). Trường hợp #8 ban đầu 
đưa trẻ đến bệnh viện huyện trước khi chuyển lên 
bệnh viện tỉnh rồi bệnh viện Nhi. Trường hợp #14 
được đưa tới trung tâm y tế công cộng trước rồi mới 
chuyển tới bệnh viện huyện, rồi bệnh viện tỉnh và cuối 
cùng là viện Nhi. Việc chậm trễ do đường xá xa xôi và 
thủ tục chuyển viện giữa các cấp bệnh viện khiến cho 
bệnh của trẻ càng nặng thêm.  
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Bảng 4. Tình trạng lâm sàng của trẻ chuyển trực tiếp từ viện sản tới viện Nhi Trung Ương phải thay máu 
trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện 

Trường 
hợp 
# 

Tuổi 
thai 

(tuần) 

Cân 
nặng 

khi sinh 
(gm) 

Chẩn đoán 
trước khi 
chuyển 

viện 

Chiếu 
đèn  

trước khi 
chuyển 

viện 

Tuổi lúc 
chuyển 

viện 
(giờ) 

Tuổi lúc 
nhập 
viện 
(giờ) 

Tuổi lúc 
thay 
máu 
(giờ) 

Chỉ số 
TSB lúc 
chuyển 

viện 
mg/dl 

Chỉ số 
TSB lúc 

nhập 
viện 

mg/dl 

Chỉ số 
TSB cao 

nhất 
mg/dl 

Số ngày 
nằm viện 

Nhi 

Kết 
quả 

 
Dân 
tộc 

Ghi chú 

10 32 2000 Vàng da, 
đẻ non Có 114 116 125 30.2 30.3 30.3 10 Sống  

Kinh 
Đẻ non,  

nhiễm trùng 

2 34 2400 Vàng da Không 105 106 130 25.0 24.5 26.4 5 

Chuyển 
tới 

bệnh 
viện 

tỉnh, ăn 
xông 

Kinh Đẻ non,  
nhiễm trùng 

9 35 2400 Vàng da  
Có 72 79 93 25.1 26.7 26.7 5 Sống Kinh Đẻ non, sinh 

đôi 

5 36 2900 
Ngừng 

thở/ khó 
thở 

Không 20 24 48 Không 10.6 16.4 1 
Về nhà 

để  
chết 

 
Kinh 

Rh không 
tương thích, 

đẻ non 

7 37 2900 Vàng da Không 69 72 77 46.1 33.7 33.7 10 Sống Kinh 

Chị gái mắc 
chứng 

thalassemia, 
đẻ non 

 

19 39 3200 Vàng da Không 22 24 34 14.4 32.5 32.5 6 Sống Kinh 
Bất đồng 

nhóm máu, 
Coombs+ 

13 40 2700 Vàng da Có 36 44 53 Không 35.4 35.4 11 Sống Kinh 

Tan máu 
không do bất 
đồng nhóm 

máu, anh chị 
em phải thay 

máu và bị 
vàng nhân 

não 

11 40 3500 Vàng da Có 57 57 65 26.2 31.9 31.9 4 Sống Kinh 

Bất đồng 
nhóm máu và 

anh chị em 
từng phải 
chiếu đèn 

3 40 4100 Vàng da Không 34 41 52 Không 34.7 34.3 5 Sống Kinh Cân nặng  
khi sinh to 

Mean 
±SD 37 ± 3 2900± 

636   59 ±34 63±35 75±34 (nÕu cã) 
28±10 29 ±8 30 ± 6 6 ± 3    

 

 
9 trường hợp bệnh nhân trong bảng 4 đều được 

chuyển thẳng từ viện sản tới viện Nhi và được thay 
máu trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện. Khi nhập 
viện Nhi, 8 trẻ đã có chỉ số TSB rất cao và 1 trẻ đang 
rất nặng do Rh không tương thích. So với các trẻ đã 
được đưa về nhà trước khi tái nhập viện, những trẻ này 
có xu hướng đẻ non và cân nặng khi sinh thấp hơn. 
Tuổi lúc nhập viện Nhi trung bình là 63 giờ tuổi, nghĩa 
là 74 giờ sớm hơn nhóm các trẻ đã về nhà trước khi 
nhập viện trở lại. Tất cả đều là dân tộc Kinh. Tất cả 
đều mang đầy đủ các yếu tố nguy cơ lâm sàng của 
bệnh tăng bilirubin cao trong máu nhưng chỉ số TSB 
tăng rất cao trong quá trình nằm viện phụ sản. Chỉ có 
67% (n=6) trong số đó được ghi lại chỉ số TSB khi 
chuyển viện và 33% (n=3) được điều trị chiếu đèn trước 

khi chuyển viện. Hai trường hợp (# 9 & 11) được chiếu 
đèn 3 giờ tại bệnh viện trước đó.  

Nguyên nhân phổ biến của việc thay máu trong 
nhóm bệnh nhân này là vì chẩn đoán vàng da muộn và 
thiếu đo chỉ số TSB cho trẻ sơ sinh đã có sẵn các yếu 
tố nguy cơ về vàng da bệnh lý và không được chiếu 
đèn kịp thời. Ngay khi phát hiện ra bệnh lập tức chuyển 
tới viện Nhi. Các bác sỹ tại các bệnh viện tuyến dưới có 
thể ngăn chặn tăng bilirubin trong máu cao bằng cách 
nâng cao khả năng đánh giá mức độ vàng da, tiến 
hành thử TSB sớm đối với các trường hợp có nguy cơ 
cao và chủ động chiếu đèn sớm. Cơ sở hạ tầng y tế 
được cải thiện cùng với hệ thống phòng xét nghiệm 
TSB được trang bị đầy đủ và các phòng chiếu đèn hiệu 
quả tại bệnh viện tuyến huyện và tỉnh cũng sẽ góp 
phần giảm tỷ lệ chuyển viện và thay máu ở trẻ. 
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Bảng 5. Tình trạng lâm sàng của trẻ chuyển trực tiếp từ viện sản tới viện Nhi Trung Ương phải thay máu sau 
24 giờ nhập viện Nhi 

Trường 
hợp 
# 

Tuổi thai 
(tuần) 

Cân 
nặng 

khi sinh 
(gm) 

Chẩn 
đoán 

trước khi 
chuyển 

viện 

Chiếu 
đèn 

trước 
khi 

chuyển 
viện 

Tuổi 
lúc 

chuyển 
viện 
(giờ) 

Tuổi lúc 
nhập 
viện 
(giờ) 

Tuổi lúc 
thay 
máu 
(giờ) 

Chỉ số 
TSB 
lúc 

chuyển 
viện 

mg/dl 

Chỉ số 
TSB lúc 

nhập 
viện 

mg/dl 

Tuổi lúc 
thay 
máu 
(giờ) 

Chỉ số 
TSB cao 

nhất 
mg/dl 

Số 
ngày 
nằm 
viện 
Nhi 

Kết quả 
 

Dân 
tộc 

Nhân tố 
nguy cơ 

18 32 1300 Vàng da, 
đẻ non 

Có 102 105 158 53 Không 20.1 22.5 17 

Chuyển tới 
bệnh viện 
tỉnh, ăn 
xông 

Kinh 

Đẻ non, 
viêm phổi, 

nhiễm 
trùng 

12 32 1800 Đẻ non Không 37 38 167 129 Không 22.1 26.1 19 Sống Kinh 

Đẻ non, 
nhiễm 
trùng, 
NEC 

15 33 1700 
Đẻ non, 

viêm 
phổi 

Không 2 5 118 113 Không 11.3 23.3 21 Sống Kinh Đẻ non, 
viêm phổi 

16 36 1900 Đẻ non, 
SGA 

Không 2 6 169 163 Không 12.7 29.2 17 Sống Kinh 

Đẻ non, 
nghi ngờ 
nhiễm 
trùng 

17 38 3850 Ngạt khi 
sinh Không 23 23 128 105 Không 12.8 29.1 36 

Sống, liệt 
tay, về nhà 

ăn xông 
Kinh 

Ngạt khi 
sinh, trÊn 

thương khi 
sinh, khó 

thở 
Mean± 

SD 
34 ± 2.7 2110 

±1000 
  33±41 35±41 148±23 113 

±40 
 16±5 26±3 22±8    

 
 
Bảng 5 tóm tắt lại các tình trạng lâm sàng của 5 

trường hợp chuyển thẳng từ viện sản tới viện Nhi và 
được thay máu sau 24 giờ nhập viện. Chúng tôi tách 
riêng nhóm bệnh nhân này ra khỏi nhóm thay máu 
trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện vì quyết định thay 
máu phản ánh cách điều trị của bác sỹ bệnh viện Nhi 
so với các bệnh viện tuyến dưới. Việc đo chỉ số TSB 
thường xuyên hàng ngày cho các trẻ đẻ non và trẻ 
chiếu đèn sẽ giúp phát hiện sớm hơn những trường 
hợp tăng bilirubin nhanh. 

Theo dõi tiếp bệnh nhân sau khi ra viện chúng tôi 
nhận thấy có 2 trường hợp tử vong (10%, trường hợp 
#4 & 5. 2 trẻ khi ra viện về nhà vẫn sống nhưng bị bại 
não. Trường hợp #1 vẫn ăn kém khi ra viện và trường 
hợp #17 tay bị liệt và được chuyển về nhà ăn qua 
sonde. 2 trường hợp (10%) được chuyển về bệnh viện 
tỉnh, ăn xông (trường hợp #2 & 18). Mười bốn trường 
hợp (70%) sống và ra viện về nhà, ăn tốt và không bị 
vấn đề gì về não.  

Kết luận 
Mặc dù có nhiều hạn chế nhưng nghiên cứu của 

chúng tôi vẫn có được những phát hiện quan trọng 
phục vụ cho các nghiên cứu về sau, chính sách y tế 
và thực hành lâm sàng.  

Việc nhiều bệnh nhân dân tộc thiểu số mắc bệnh 
cùng với các nghiên cứu trước đây về tình trạng thiếu 
G6PD ở các nhóm dân tộc thiểu số cho thấy cần phải 
tiến hành nghiên cứu sâu hơn để xác định mối liên hệ 

giữa sắc tộc và bệnh thiếu G6PD. Nếu mối liên hệ 
này được chứng minh là tồn tại, cần phải kêu gọi mọi 
người ý thức được sự cần thiết của việc phát hiện sớm 
các trường hợp thiếu G6PD và đo chỉ số TSB, chiếu 
đèn sớm và chuyển viện sớm để tránh không phải 
thay máu. Trong thời gian đó, các nhân viên y tế 
khám lâm sàng cần nhạy bén hơn trong việc phát 
hiện và đo chỉ số thiếu G6PD ở trẻ thuộc nhóm dân 
tộc thiểu số, những người thường bị thiếu máu tán 
huyết nặng.  

Các chính sách y tế cần tăng cường nguồn lực ở 
những nơi thiếu thốn về y tế như vùng sâu vùng xa, 
hẻo lánh, bằng cách cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, 
đường xá, vận chuyển sơ sinh. Một chính sách 
chuyển viện có tổ chức sẽ giúp hạn chế việc chậm trễ 
trong quá trình chuyển viện. Các nghiên cứu sâu hơn 
về hành vi tìm kiếm trợ giúp y tế sẽ giúp xác định 
được các khu vực cần giúp đỡ và nâng cao nhận thức 
cho các bố mẹ.  

Tại gia đình và cộng đồng, việc giáo dục nhận 
thức tầm quan trọng của việc chăm sóc y tế trước 
sinh và sơ sinh cho các cặp bố mẹ là cần thiết, giúp 
tăng sự hiểu biết của người dân về vàng da bệnh lý 
để khuyến khích tới tái khám sớm, giảm tỷ lệ nhập 
viện muộn do vàng da sau khi sinh. Việc giáo dục 
nhận thức qua các hoạt động cộng đồng sau khi đã 
thành lập một hệ thống các trung tâm y tế điều trị 
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hiệu quả ở cấp huyện sẽ giúp cải thiện chất lượng 
chăm sóc tái khám và điều trị.  

Tại các trung tâm y tế công cộng và bệnh viện 
tuyến tỉnh, nhân viên y tế cần phải được đào tạo thêm 
để nhận biết vàng da và các nhân tố nguy cơ để 
thường xuyên đo chỉ số TSB và tiến hành điều trị 
sớm. Các chuẩn chăm sóc quốc tế, như dùng Bhutani 
nomogram để chiếu đèn cần được áp dụng. Các 
phòng chiếu đèn và dụng cự thử TSB ở bệnh viện tỉnh 
và huyện sẽ giúp bệnh nhân được điều phát hiện và 
điều trị sớm. Các biện pháp này sẽ giúp giảm thiểu 
nhu cầu chuyển viện để thay máu cho đa số các 
trường hợp nặng.  

Tại bệnh viện Nhi, các chuẩn đo TSB và hướng dẫn 
thay máu ở trẻ đẻ non, tăng cường nhân viên y tế, tăng 
cường thiết bị chiếu đèn và cải thiện chất lượng cho ăn 
sẽ giúp ngăn ngừa tăng chỉ số TSB ở trẻ.  

Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
cần phải nghiên cứu thêm vì sao tỷ lệ bệnh nhân bị 
tăng bilirubin trong máu cao ở các nước đang phát 
triển lại cao như vậy. Hiểu được các rào cản chăm 
sóc, các phong tục tập quán và quan niệm truyền 
thống về bệnh vàng da có thể giúp giải thích nguyên 
nhân của việc trẻ được đưa đến viện muộn. Cần đánh 
giá và nghiên cứu về gen truyền, gen lặn của từng 
dân tộc có thể làm tăng nguy cơ trẻ bị tăng bilirubin 
trong máu cao. Một hệ thống đánh gi  ̧y tế về chăm 
sóc, hệ thống vận chuyển, trình độ chuyên môn, 
chuẩn chăm sóc và hệ thống chiếu đèn có sẵn cần 
được thực hiện. Việc tiếp cận và hiểu được các 
nguyên nhân tiềm ẩn của bệnh tăng bilirubin trong 
máu cao và đưa ra được các hướng điều trị đặc trị sẽ 
giúp giảm số ca vàng nhân não ở các nước đang phát 
triển trên toàn thế giới. 

 
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và kết quả các test bì bệnh viêm 

MŨI Dị ỨNG ở công nhân công ty dệt len Hải Phòng năm 2009 
  

VŨ VĂN SẢN 
Tóm tắt 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả các test 

bì về bệnh viêm mũi dị ứng được tiến hành trên công 
nhân dệt len tuổi đời từ 20-55 chia làm 2 nhóm (nhóm 
nghiên cứu n=195 , nhóm đối chứng n=30). Số liệu 
thu thập bằng phương pháp khai thác bệnh sử, khám 
lâm sàng, test bì và xây dựng bảng tính điểm dựa 
theo ISAAC (1994) và B.Weeke (1985). Kết quả cho 
thấy: 

- Tỷ lệ mắc VMDƯNN do bụi len là 34,35 %, chủ 
yếu ở tuổi 30-50, trên 15 năm tuổi nghề, sản xuất trực 
tiếp chiếm (50 %). 

- Đặc điểm lâm sàng: Hay gặp các dấu hiệu: Ngứa 
mũi (98,50%), hắt hơi, chảy mũi trong (97,01 %), 
Ngạt tắc mũi (69,17%), Niêm mạc nhợt nhạt (91,04 
%), Dịch nhầy ở mũi (88,05 %), quá phát cuốn (50,74 
%)  

- Test lẩy da dương tính: 68,65 %, test nội bì 
dương tính: 92,53 %. 

Từ khóa: lâm sàng, test bì về bệnh viêm mũi dị 
ứng. 

SUMMARY  
A study investigated on clinical features and skin 

prick test of allergic rhinitis among Haiphong woolen 
yard worker aged 20-55 years old in 2009. The 
subjects were divided into two groups (study group 
n=195, control group n=30). Data was collected by 
using history taking, clinical examination, and skin 
prick test. Scores were calculated based on ISSACC 
(1994) and B.Weeke (1985), the results showed that: 

-Prevalence of occupational allergic rhinitis 
caused by woolen dusts was 34.35%, more common 

at age of 30-50, over 15 years of working, directed 
contact to woolen processing (50%). 

- Clinical features: common symptoms and signs 
were itching nose (98.50%), sneering, running nose 
(97.01%), nasal congestion (69.17%), colorless 
mucous membrane (91.04 %), liquid in nasal canal 
(88.05 %), Hypertrophied inferior turbinate (50.74 %)  

-Positiveness with skin prick test 68.65 % and 
intra subcutaneous test was 92.53%. 

Keywords: allergic rhinitis, Haiphong woolen yard 
worker. 

Đặt vấn đề 
Nghiên cứu về bệnh dị ứng nghề nghiệp đã được 

nhiều tác giả trong và ngoài nước báo cáo. Đặc biệt ở 
những nước đang phát triển, thì bệnh nghề nghiệp là 
một trong những vấn đề bức xúc nhất đòi hỏi y học 
phải có những nghiên cứu cụ thể để đề ra các biện 
pháp phòng bệnh hữu hiệu. 

Các nghiên cứu về viêm mũi dị ứng nghề nghiệp 
(VMDƯNN) đã được triển khai khá nhiều trong những 
năm gần đây. Tại khu vực thành phố Hải phòng, 
nhiều tác giả đã nghiên cứu về bệnh VMDƯ với các 
loại dị nguyên khác nhau. 

 ở các xí nghiệp có nồng độ bụi cao như dệt may, 
xi măng, bông, len, da giày v.v .....thì tỷ lệ bệnh viêm 
mũi nghề nghiệp tăng vọt. Công ty dệt len Hải Phòng 
là một công ty lớn, với hàng trăm công nhân lao động 
trong môi trường có nồng độ bụi lông vũ và len rất 
cao. Đồng thời bụi lông vũ, len cũng được đánh giá là 
loại bụi có tính độc hại không kém gì hoá chất. Từ 
khoảng 10 năm trước, chúng tôi đã có những nghiên 
cứu ban đầu đánh giá tỷ lệ mắc và đề ra các phương 


